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NHﬂN THU'C LAl TOAN CﬂU HOA
VA CHi SO TOAN ¢AU HOA cUn VIET NAM
TRONG 72 NUGC NAiM 2007

HO SIQUY "

Ddng sau mén kinh té hoc phiec tap, toan cdu héa da tao ra
mét két qud cuc ky gidn don: su thinh vugng cua bdt ky mét
nudc nao trong hé théng thuong mai toan cdu ngay cang lé
thuéc vao su thinh vugng cua cdc nude khdac

Human Development Report 2005

LTS: Néu trude daéy, toan cdu héa (TCH) hién ra trong nhdn thitc chi yéu la mot hién
tuong da dién, phic tap, khong dé nadm bdt, thi ngay nay TCH duong nhu da 16 dién
moét cdch ro hon, dé nhdn biét hon vdi nhitng dnh hudng, ¥ nghia (thudn va nghich,) it
nhiéu cé thé do dém duge. Bang chi s6’ TCH 2007 la moét cd ging luong héa trinh dé
TCH ctia cdc quéc gia theo hudng do. Thue 6 ngay cang chi ra rang, TCH, di nhin
i gée do nao ciing khong phdi la sdn phdm ndy sinh i y muén chi. quan cia cde
cuong quéc hay cua mét thé luc nao khdc (du thién y hay khéng thién y), ma trudc
hét, né la két qud khdch quan cia su phdt trién kinh t6'thé gidi cuéi thé ky XX, ddu
thé'ky XXI. Béi vdy, vé co ban, TCH la mét hién tuong di theo logic clia tién bé xd@ hoi.
Nhung ciing giong nhu moi ndc thang tién bé khdc, khong cé budc tién b nao thudn
tuy bang phdng, gidn don. Dé tién b, doi khi sy phdt trién lai phdi di theo nhiing 16
quanh co, tham chi, nhitng budc thut li vdi nhitng cdi gid phdi trd c6 thé sé rdt ddt
néu nhu cde chinh phi thiéu tdm nhin xa va khong kip thoi dua ra dude nhitng quyét
sdch thong minh. Vdi noi dung chinh nhu vdy, bai viét ban téi 6 vén dé: 1/ Thoi
diém xudt hién TCH, 2/ B6 mdt cia TCH, 3/ TCH va tinh trang déi nghéo, 4/ Vin
dé TCH vin hod, 5/ TCH & chdu A, 6/ Chi s6'toan cdu hod.

Trong bang xép hang chi s6 TCH 2007, Viét Nam xép thi 48/72 quéc gia va ving
lanh thé. Vi tri 48/72 la mot khich 16 16n d6i véi moi hoat dong kinh té - xa hoi. Van
dé la & ché, & nhitng bude dau tién vao hoi nhdp toan cdu, Viét Nam hdu nhu chua cé
nhitng trdi nghiém hoi nhdp kinh té quéc té. Con ngay nay, hanh trang dé di nhitng
budc tiép theo, phdi néi rang, da cé it nhidu.

Tap chi Thong tin KHXH xin ddng bai nay trong hai ky: s6'2 va s6'3/2008.
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l. Van dé thoi diém xuat hién toan cau héa nghién ctiu xac dinh ngay cang lui xa
hon vé qua khi. Lic dau, toan cau hoa

, , , _ dugc hiéu 1a mot hién tugng méi ctia thé
1. Sau vai thap nién thao luan, lich i i ’ ne

su TCH duong nhu dai hon, khi thoi () pgg 13, vien Thong tin Khoa hoc xa hoi,
diéem xuat hién cua né dugc cac nha http:/hosiquy.com. Email:hosiquy@fpt.vn
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gi6i hién dai ra d6i cung véi viéc gia
tang kinh té€ thuong mai nho xuit hién
cac cong ty da quéc gia, lién qudc gia
sau Chién tranh thé giéi II va tu lac
thuat ngii “toan cdu hoa” dudc st dung
phé bién hon sau nhiing nam 60 cta thé
ky trude. Sau d6, khi nhan ra nhiéu noi
dung cta toan cdu hoa da cé tu lau
trong quan niém vé cdc vdn dé toan cdu,
hoic vé cdc thé ché qude té" hod, ngudi ta
nhan thay viéc st dung vang lam bdn vi
trao déi (Gold Standard, 1870) giita cdc
loai tién té cung vé6i su banh trudéng cua
d€ quộc Anh hội thé ky XIX da c6 §
nghia nhu một su khdội dau TCH. Khi
md réong quan niém vé toan cau hoa ra
ngoai cac ndi dung thuong mai, ngusi ta
lai thdy cudc vugt bién tim ra chau My
cua Christopher Columbus niam 1492,
hay chuyén tham hiém vong quanh thé&
gi6i cua Ferdinand Magellan ndm 1522
ciing chinh 14 nhiing hinh thic rit dién
hinh ctia toan cau hoa. Nhung néu cong
nhan Columbus hay Magellan 1a thuy
t6 ctia hién tugng toan cau hoa, thi ciing
tuong tu nhu thé, ngudsi ta khé c6 thé
phtt nhan, TCH phai chang da bat dau
ti khi cac “thuong nhan lac da” vao thé
ky thi 2 trudéc cong nguyén khai thong
“con duong to lua” véi chiéu dai khoang
7000 cdy s6 néi lién phuong Dong véi
phuong Tay.

2. Qua thuc, viée xac dinh thoi diém
xudt hién TCH & hau hét cac nha
nghién ctiu chuyén nghiép déu c6 nhiing
1y 1& kho6 bac bé. Nhung néu kéo lui lich
st TCH dén tan “con duong to lua” thi
vdn dé sé trd nén kém y nghia hodc
chuyén sang y nghia khdc. Béi vay,
ching t6i chi y dén y kién ctia Thomas
L. Friedman (du chi 12 mdét nha bao,
nhung uy tin cta éng khi phat ngoén vé
nhiing van dé toan cau thi chinh hoc gia

Thong tin Khoa hoc xa hoi, s6 2.2008

uyén bac Joseph E. Stiglitz cling phai
coi 1a c6 gia tri). Trong “Chiéc Lexus va
cay Oliv> 1999, Friedman chon thoi
diém bic tudng Berlin sup d6 nidm 1989
va dung hinh tugng “thé& giéi tron 10
tudi” dé chi TCH véi su méi mé cta né.
Trong “Thé& giéi phdng: Tém luge lich st
thé giéi thé ky XXI”, 2005, Friedman
tiép tuc khing dinh ¥y nghia cia giai
doan lich s hién dai nay bang viéc
chon thoi diém nam 2000 véi su ra doi
cua Internet va thuong mai dién ti lam
méc dé danh gia. Theo Friedman, hién
thoi thé giéi dang 6 trong giai doan TCH
“ba cham khong” (3.0). Nghia 14, “ching
ta dang & trong mot hé théng qudc té
méi. Hé théng nay cé logic, c6 quy luat,
c6 ap luc va c6 dong luc riéng cua no -
n6 dang dugc goi bing cai tén riéng -
TCH” (6. tr. 26-27). Friedman d4 phan
tich nhiing quan hé kinh t& - xa hoi
phiic tap do su xudt hién cua cac lién
két toan cAu dé lam rd quan diém nay.
Con s6 ma Friedman din ra lam minh
ching 1a, néu & thoi diém nim 1975,
téong von dau tu truc ti€p nudec ngoai
(FDI) cta toan thé giéi chi von ven c6 23
ty USD, thi dén ndm 1997 con s6 d6 da
la 644 ty USD, gip 28 lan nhiéu hon.
Gan day, theo cong bo cua T6 chic
Thuong mai va Phdt triégn (UNTAD)
thuoc Lién Hop Quéc, FDI toan cAu nim
2000 da 1én t6i 1.400 ty USD, va nam
2007 da tang dén mtc ky luc 14 1.538 ty
USD (Xem thém: 25).

3. Con s6 FDI truéc hét thé hién
khéi lugng va gia tri cua cac lién két
kinh t& toan cdu. Tuy nhién, thong qua
khoi lugng va gia tri, con s6 d6 ciing
gian tiép boc 16 quy mo va trinh dd cua
cac lien két. Vé6i ty 1é 23/1500, néu
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khong tinh t6i su mat gia cua déng do la
My thi sau hon 30 nadm, gia tri cac lién
koé't kinh t& toan cau da tang hon 65 lan.
An gifu bén trong va ding sau cac lién
két kinh té& d6, 1a cac lién két khac (bao
gdbm ca su lién minh, hgp tac, thoa hiép,
canh tranh, d6i dau, mau thuan...) vé xa
hoi va chinh tri... Trong TCH, moi lién
két nay déu gia tang theo nhiéu chiéu
huộng khac nhau. Nghia la, TCH ¢ hai
thdp nién gan dday la moét thw TCH rat
khdc; néu chua phdi la khdc vé chdt, thi
cing khong biét cé con la khdc vé luong
hay khéng. Ro rang, phdi dén hai thdp
nién gan day, cdc lién két toan cGu mdi
dat tdi quy moé, khéi luong va trinh do
nhu ta hinh dung ngay nay. Du6i tac
dong ctia TCH, thé gidi “co lai”, “nhé
dan” va trd nén “phang”, néu chip nhan
cach dién dat “rat Tay” cua Thomas L.
Friedman.

Khé c6 thé pht nhan, lich st TCH
truéec hét thuoc vé lich st ctia xa hoi
hién dai.

Il. BO mat cua toan ciu héa

1. Vai ndm gan day, nhiing nhan
xét vé TCH ma ta thudng bit gap hing
ngay trén cac phuong tién théng tin dai
chiing, phan 16n 14 nhiing nhan xét trai
chiéu: Mat trdi cua TCH dang ldn dt
nhitng tdc dong tich cuc cua cdc qud
trinh lién két xuyén quéc gia. Chuong
trinh nghi su thuong mai khdi xudng ti
vong dam phdn Doha 2001 vén bé tdc.
Cdc dong vén dang ngam di chuyén theo
ban tay chi huy cua chu nghia bao hd
bién twdng ca ¢ pham vi quoc té va quoc
gia. Tu do héa khu vue dich vu cua EU
gdp qud nhiéu tré ngai - tham vong
nhdt thé héa chdu Au vén con khd xa
voi. Tién trinh thuwong mai tu do chdu
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My vén giém chén trong tri tré. Nam
M5y huong uing Dién dan xa hoi toan cdu
(WSF) tich cuc hon la tham gia Dién
dan Kinh té Thé gidi (WEF). Cdc nén
vdn hoéa truyén théng ngay cang mai
mét trude TCH; khdp noi, vin héa bdn
dia bi xdm hai. Lan song di tru gia tang
tw khdp cdc chdu luc. Chinh tri thé gidi
qud phu thuéc vao My; loi ich cua My
chi phéi ban co chinh tri thé gidi. Tinh
trang déi nghéo, bt binh dding, mat an
toan va tha héa... dang cé6 ddu hiéu
ngay cang tram trong thém (Xem thém:
16).

Phai thiia nhan ring, tat ca nhiing
nhan xét d6 déu hét stic nghiém tic va
c6 trach nhiém. Trong mot s trucng
hop, trach nhiém v6i TCH con duge thé
hién duéi dang nhiing tiéng kéu ctiu cua
mot s6 t6 chic phi chinh pht, mét s&
chinh khach... xudt phat tit 1ap truong
cua nhiing ngudi hudng tng Dién dan
xa hoi thé gidi (WSF) (Xem: 23, 28),
nham 4ng hd ngudi nghéo, nuée nghéo,
ung ho viéc ctu giii cac ban sic van hoéa
truyén thong. Tuy nhién, su that phan
anh trong cac nhan xét néu trén méi chi
12 mét bd mit, c6 thé goi 1a mit trai,
mat tiéu cuc, mat “chua nhu mong
mudn” hay “mit khé tranh” caa TCH.
Vi thé, cling hoan toan nghiém tic va
trach nhiém khi nhiéu ngudi van néi
ngudc lai rang, diéu quan trong hon la
phai nhin TCH tu phuong dién khéac, c6
thé 1a phuong dién cha dao, dude quy
dinh bdi 1y do ton tai cta chinh hién
tugng phtc tap nay (TCH), dac biét, khi
luu ¥ dén tac dong caa TCH & khu vuc
Dong Nam A, Pong A, hay Tay Au. Va,
néu nhin bang quan diém nhu thé, TCH
sé hién ra v6i mot bo méat khac, nhu mot
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d6i tugng can va dang chinh phuc. Trén
thuc t&, khéng it chinh phua va cac té
chiic xa hoi, cac nha hoach dinh chién
luge va k& sach phat trién xa hoi...
(khong chi 6 Viét Nam) da va dang nhin
TCH nhu vay.

2. Dén nay, néu tinh tu cudéi thap
nién 80 (thé ky XX), théi gian ma TCH
tac dong mot cach don dap dén doi song
nhan loai méi chi khoang 20 nam. 20
ndm, nhung nhiing gi ma TCH dem lai
thi da di xac nhan rang, trén thuc té,
TCH c6 ¥ nghia khong hé kém nhiing
cudc cdch mang xd hoi thuc su, tham
chi, vé phuong dién pham vi anh hudng,
TCH con tac dong dén mot khong gian
rong 16n hon bat ky mot cudc cach mang
nao khac trong lich st. Vé diéu nay,
Amartya Sen, GS. Pai hoc Cambridge,
My, ngudi doat gidi Nobel kinh t& 1998
cling c6 y kién tuong tu (Xem: 21).

TCH da tao ra mot bd mat méi cua
thé gidi, di nhién, cung véi va dua vao
nhiing tién bd khéic, ma trude hét 1a tién
bo khoa hoc - cong nghé, tién bo kinh té
(nhung tuyét nhién khong c¢6 nghia
“toan cAu hoa ching qua chi 1 nhiing
tién bo kinh t& va khoa hoc céong nghé
duge nhin tu géc @6 khac”). Stic manh
cua TCH 1a stic manh c6 that duge tao
ra ti nhiing lién két, hgp tac, canh
tranh, va ca d6i dau niia. Trong vong 10
niam qua, gia tri thuong mai thé giéi da
tang gan gdp do6i, vugt qua con sO
10.000 ty USD nam 2005 véi téc do ting
trudng thuc t& é ndm cao nhat (2004) 1a
9%. FDI toan cau nam 2000 1a 1.400 ty
USD, va nam 2007 1a 1.538 t§ USD. Ty
trong xuat khau trong GDP toan cau va
trong GDP ctia hau hét cac nudc va cac
khu vuc déu ting lac quan hon nhiéu so
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v6i cac du bao trude d6 - Dong A: tiang
trén 50%; Can Sahara va chau Phi ting
trén 30%; My Latin va Caribe tang trén
20%; Nam A tiang gin 20%. O chau A,
TCH da gép phan lam giam dang ké
tinh trang d6i nghéo (d#c biét 6 Viét
Nam, ty 1&é nghéo da giam ti 58% nam
1993 xuéng con 24,1% niam 2004 va
14,8% nam 2007), tang lép trung luu
tang nhanh & An Do, Trung Quéc, Han
Quéc, Malaysia ... Riéng v6i Viét Nam,
sau khi gia nhap WTO, trong nam 2007,
nén kinh té& ting trudng 8,5%, cao nhat
trong 10 ndm qua; dau tu truc tiép tu
nuée ngodi (FDI) lén t6i 20,3 ty USD,
bing tong muc thu hat FDI trong suét 5
nam 2000-2005; kim ngach xudt khiu
dat gan 50 ty USD tang 21,5% so véi
niam 2006 (Xem: 12).

Nhiing s6 liéu 4n tugng viia néu la
nhiing chi bao truc tiép thé hién bo mit
ctua toan cau hoa. Nhung, van dé khong
nam & chd nén kinh té& thé gidi tang ty
trong thuong mai hay tang gia tri
thuong mai, cang khong phai la viéc
chau A b6t déi nghéo hay Viet Nam
ting tudng cao hon, ma quan trong hon,
thé gidi da trd nén lién két hon, gdn bé
vl nhau hon khéng chi vé kinh té" ma
con cd vé phuong dién xd hoi (Cac
chuyén gia WB cho ring, gdn két xa hoi
12 mot nhan t6 thiét yéu gép phan lam
cho DPong A dang phuc hung, ciing gidng
nhu chau Au da Phuc hung hdi 6 thé ky
trudec (Xem: 8, tr.3).

3. Su phu thudc 1an nhau 14 két qua
dac biét ro cua TCH. Thuong mai quéc
té chi ph6i mtic séng cua ca nudc giau

® Nhiing s6 liéu kinh t& va déi nghéo  doan nay
soan theo: 26. tr.114, 115// 8// 1. tr. 23-24// 2// 17//
25.
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lan nuéc nghéo. Méc du su phu thudc

lAn nhau mang tinh bat d6i xing
(asymmetry): nuéc nghéo bi 1& thudc

nhiéu hon vao nuéec giau, cac nuéc dang
phat trién bi 1é¢ thudc nhiéu hon vao cac
nuéc cong nghiép. Nghia 1la su thua
thiét roi vao cdc nudc kém phat trién.
Tuy vay, cac nudc gidu mudn gidu thém
cling budc phai lam cho ciac nuéc nghéo
tang tudng tuong doé1 hodc khong bi
“giam chan tai chd”. Cac chuyén gia
UNDP nhan xét: “Ding sau mén kinh t&
hoc phtic tap, TCH di tao ra mot két
qua cuc ky gian don: su thinh vugng cua
bat ky mot nudc nao trong hé théng
thuong mai toan ciu ngay cang lé thuoc
vao su thinh vugng cua cac nude khac”
(26. tr. 114-115). Hién tugng ting
trudng tho bao (ruthless growth): nude
giau sé giau thém trong khi cac nudc
nghéo ngay mot kiét qué, c6 thé, da
khong thé ton tai nhu trude duge nia.
Khoéng phai vi long t6t ctia nhiing nudc
giau. Ma vi logic t4t yéu cua su tang
trudng toan cau budc cac nube gidu phai
quan tam t6i thi trudng va nguon luc bén
ngoai bién gi6i cua minh. Di nhién,
khoang cach giau nghéo van dang gia
tang mot cach dang ngai, nhung cac nude
nghéo ciing khong thé tiép tuc ct nghéo
nhu trude. Ma 1a nghéo tuong déi trong
tuong quan vội nude giau ¢ mot khoang
cach giau nghéo ngay mot dan rong.

4. Trong khoang cach giau nghéo
van dang gia tdng nay, c6 mot vai quoc
gia di sau dang btt pha va vugt lén.
Viét Nam 1a mot truong hgp duge cong
dong thé giéi danh gia nhu thé. Tuy tré
thanh mot nuéc cong nghiép khong phai
12 mét 16 trinh bing phing va gian don.
Bai hoc cua Thailand va Philipines - sau
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vai thap nién phat trién nang dong
nhung van chua phai 12 mét Han Quéc 6
Pong Nam A 13 mot vi du. Nhung véi
Viét Nam, cho téi nay, TCH r6 rang da
dugc st dung 6 nhiéu lgi thé tich cuc cua
né. Nhiing co hoi phat trién, theo mot s6
danh gia tit bén ngoai, da dude ndm bat
va tan dung kha hiéu qua. “Ra téi
dudng bang va ché cit canh” 1a hinh
tugng dude danh dé néi vé Viét Nam.
Diéu nay dac biét dang chd y néu khong
quén rang, ¢ Viéet Nam, mat trai cta
TCH ciing 12 mot cht dé dudc thio luan
va canh bao thuong xuyén trén bao chi
va cling nhu trong cac chuong trinh
nghi su.

lll. Toan cau héa va tinh trang déi
ngheéo

1. Méac du TCH dang ngay cang
dugc nhin nhan 6 y nghia tich cuc cua
né6, nhung cai lam ngudi ta khoé hiéu lai
13, tai sao nhiing diéu ma TCH da lam
t6t cho thé gidi chdng nhiing khong lam
ngudi di ma ngudc lai con lam néng
thém lan séng phan d6i trén khép thé
giéi. Dién dan xa hoi toan cau (WSF) la
ndi hang ndm, cac nha hoat dong chinh
tri - x& hoi, cac t6 chiic NGOs, cdc nhan
vat dai dién cho nhiing cong dong dé
gép rui ro, yém thé... truc tiép bay td su
doi dau véi dién dan Davos, ttc 1a doi
dau véi TCH. Diéu thu vi 13, tham gia
dién dan WSF con c6 ca dai dién cua
nhiing nguci dang ung ho Davos. Hai
hién tugng ma ngudi ta két toi cho TCH
da lam hong thé giéi 1a lam sdu thém hé
ngan cdach giau nghéo va xoa nhoa cdc
ban sdc van héa riéng.

2. Vé hién tugng thi nhit, duong

nhu ca thé giéi déu nhat tri: ding la
TCH da va con dang tiép tuc lam cho
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cac quoc gia va toan thé gidi chia thanh
hai ntia riéng biét, mot bén 1a thé gidi
clla nguoi giau va mot bén 1a thé gidi
cua nguoi nghéo. Tai My, nidm 2006,
theo théng ké cua Co quan dich vu thu
nhap noi dia, chi riéng thu nhap ciaa 1%
ngudi giau nhat da chiém téi 21,2% téng
thu nhép cta toan nudec My, ting cao so
v61 mic 19% nam 2004. Nguge lai, thu
nhap cua 50% nguci nghéo nhit nudc
My lai chi chiém 12,8% so véi 13,4%
niam 2004. Mic chénh léch nay ¢ My la
cao nhat trong 25 nam qua (Xem: 18).

3. 0 Viét Nam, nim 2007, mic
chénh léch giau nghéo va tiéu dung xa
ho6i phan anh qua chi s6 GINI 1a 36,2,
cao hon ca nhiing nuéc giau c6 nhat thé
giéi nhu Na Uy 25,8; Nhat Ban 24,9.
Chi s6 nay chi th4p hon Trung Quéc
40,3 va Nga 45,6, nhiing nuéc c6 nén
kinh té ciing dang trong qua trinh
chuyén déi nhu Viét Nam. Giadm déc
Coéng ty nghién ciiu thi trudng toan cau
dang lam viéc tai Viét Nam ngac nhién
khi thdy mot bo phan nguci Viét Nam
c6 thé mua sdm cac loai hang hoa dit
tién dé dang hon ca ¢ nhiing nuée giau
c6. Trén cac duong phd Ha Néi va thanh
pho H6 Chi Minh, nhiing chiéc xe hoi
“siéu sang”, dat tién nhat thé giéi con
nhiéu hon ca é Bangkok, noi c6 thu nhap
cao hon Viét Nam gap may lan. Trong
khi d6, chénh léch gitia hai nhém 20%
nguoi nghéo nhat va 20% ngudoi giau
nhat 14 7%/40% dugc hudng lgi ich an
sinh x& hoi, 2%/47% dugc hudéng luong
huu, 7%/45% dudc trg cip y té, 15%/35%
dugc hudng trg cap gido duc. V& miic do
nghiém trong cua tinh trang nghéo doi,
Bo trudng Bo Lao dong - Thuong binh -
X& hoi con cho biét, cudi 2006 ca nude con
58 huyén c6 ti 1é nghéo trén 50%, trong d6

Thong tin Khoa hoc xa hoi, s6 2.2008

27 huyén c6 ti 1& ho nghéo trén 60%, 10
huyén trén 70% va 1 huyén co6 ti 1&é ho
ngheéo trén 80% (Xem: 17).

4. Diéu té hai 1a & chd, ngudi nghéo
“bi chim trong vin hoéa cua su nghéo
khé” (thuat ngii cua Michael Harrington
phan anh thuc chit cia mot xa hoi phan
hoa thanh giau sang va nghéo khoé
(Xem: 10. tr. 11) va trong mot quéc gia,
du nguci nghéo va ngudi giau “cung noi
mot thi tiéng nhung lai hoan toan
khéng hiéu dugec nhau” (Thomas L.
Friedman) (6. tr. 514). Pé thanh toan
nghéo khé, vé dai thé, thé giéi khong
phai khéng tim ra cac phuong thiic kha
thi. Nhung diéu nan gidi nam & thai do
ciia ngudi c6 kha ning gidi quyét van
dé: nudc giau, ngusi giau khong thuc su
mudén xo4a bd nghéo déi, ho coi cdch biét
giau ngheo la “y Chua”, thadm chi, phdn
héoa giau ngheo con duoc xem la mot
cdch thite dé phdt trién. Nhiéu dién dan,
hoi nghi 6 tam thé giéi, trong d6 ca
nhiing hoi nghi thugng dinh G7 hay G8
thao luan vé giai quyét vdn nan déi
nghéo. Nhiing quyét sach dugc dua ra,
tuy ciing rdt c6 y nghia (ching han
7/2005, Hoi nghi thugng dinh G8 hop tai
Scotland da xo4a khoan ng 40 ty USD va
cho vay tiép 50 ty USD cho khu wvuc
chau Phi) tuy nhién, nhiing quyét dinh
nhu vay, nhiéu lam ciing méi chi 1a giai
phap tinh thé& cho nhiing pham vi cuc
b6. Nhan loai chic chin con phai chung
song dai lau v6i hé ngan cach giau
ngheéo.

IV. Toan cau héa van héa

V& hién tugng thi hai, cAu hdi dai
lén 1a c6 toan cdu hod vdn héa hay
khong? O day, cong dong thé gi6i ciing
nhu cac nha nghién c@u khong cé tiéng
noéi chung.
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1. Nhiing ngusi 1én an TCH van
héa tin 12 TCH vé kinh té tat yéu sé kéo
theo TCH van héa va cho rang, trong
thuc té, qua trinh TCH dang gim nham
nét dia hat cudi ciing cia né 1a van hoéa.
Khép noi, tit Pong A dén Tay Au, tit My
Latin dén Trung Dong, tit viing vin hoa
Kit6 giao dén vung vin hoa Phat gido,
Hoi gido... dau dau ngudi ta cling thay
vin hoéa kiéu My (khong nhat thiét phai
c6 ngudn goéc MF) tran ngap va lan
chifm thi phan: D6 &n nhanh
McDonald’s, hé diéu hanh Windows,
phim M§, quan bd Levis, nhac Rock,
Rap..., tham chi, ca dan chu theo tiéu
chuén Mg, chinh khéch theo phong cach
Mgy... Tat ca, duong nhu dang bi cuén
theo hé théng nhiing nhiing gia tri kiéu
My. “Ngay nay TCH thudng c6 cai tai
cua chudt Mickey”, Friedman da hai
huée néi nhu vay. Nguy hiém hon, 161
tiéu dung vén hoéa nay dudge xem nhu
thoi thugng, doi lap véi nhiing gia tri
cia chau Au bi “chup mu” 1a “gia cbi”
(secular), va ca v6i nhiing gia tri chau A
bi coi 1a “bi hiém” (mystical). N&i lo toan
cau hoa sé giét chét nhiing ban sic van
héa da duge tao dung hang ngan niam 6
cac xa hoi truyén thong 14 ndi lo thuong
truc hang ngay.

Nguoi ta lo ngai “su tan cung cua
lich st” (Francis Fukuyama (Xem: 4) da
bit dau bing viéc x6a nhoa hoac thuong
mai héa ban sic doc ddo cta tiing dan
tdc, tho tuc hoa va lam khung hoang cac
tiéu chi van hoa kinh dién diy tinh than
nhan dao cta chau Au, lam cin mon va
mai mot cac truyén théng mang ning
gia tri trach nhiém xa hoi clia chau A,
lam thé thién va méo mé cac quan niém
diy ¥ nghia tam linh cta vung Trung
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can Péng. Né6i cach khac, trong con mét
cua cai nhin truyén théng, “su lua chon
thién can” Xem 9, 5, 13) cua thsi TCH
da dé ra nhiing thi “van hoéa fastfood”,
“van héa ndi ham nhu” (fast-food
culture, stewing-pot culture).

2. Tuy nhién sau vai chuc nam
chiing kién giao luu, tiép bién cua cac
loai van hoa, dan dan da xuat hién ngay
cang déng nhiing ngudi khong qua lo
ngai vé su mai mét clia vén hoa truyén
thong. “Chung séng hoa binh” gifia cac
van hoa 1a ¢6 thuc. Va ngudi ta nhan ra,
logic ctia cai mat di va cai sé con lai,
dudng nhu ciing khong dén nbéi qua
nghiét nga. C6 miy nguyén nhan:

- Trén thuc té&, nhiing loai van hoa
dang tran lan phd bién do TCH, phan
16n, méi chi 1a van hoa tiéu dung; nghia
12 chi 1a mot phan rat nhd, rat khong
ban chat cia van hoa néi chung. O ting
sau cua doi séng con nguoi, vin hoa véi
tinh cach 1a tong hoa cac gia tri song,
luén t6 ra 1a dinh hinh hon, bén viing
hon, so v6i nhiing th@ van hoa tiéu dung
¢6 thé du nhap va cap nhat dudc trong
thoi toan cau hoa. Ngay nay thanh nién
chau A ¢6 thé mé nhac Rock, thich phim
My, ua d6 an McDonald’s, giao tiép
thuong xuyén qua mang véi ban bé trén
khép thé& gidi, tuy nhién, trong sau
thdm, ho vAn khoé 1&4n vé6i thanh nién
chau Au. Bang gi4 tri ctia ho vé dai thé,
van khéng thoat ra khoéi bang gia tri
mang ning dau 4n cong déng. Tham chi
diéu nay con dudc thiia nhan ngay ca 6
nhiing céng dong ngusi My goc A: quéc
tich My, vian héa My, 161 séng My,
nhung tam ly, 161 tu duy, xu huéng lya
chon gia tri song... van thé hién kha rd
c6i ngudn ban dia xua. Ngay nay, d6 an
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Trung Quéc dudng nhu di cé6 mit 6
khip cac nudc phuong Tay, nhung van
hoa Khéng gi4do van kha xa la véi ngudi
Au My. Ciing tuong tu nhu vy, vin hoa
doanh nghiép Au My hién da kha phd
bién & chau A, nhung cling rat khé lam
thay d6i thai do lam ngo truéec tham
nhiing 6 chau A, hay ciing khong vo hiéu
héa ndi quan hé kiéu tu ban than thién
(crony capitalism) xudt hién phd bién
hon & khu vuc chau A va Trung Déng.

- Nhiing di san thudc ban séc vin
hoa céac dan toc, nét doc déo, di biét cua
cac cong dong c6 bé day truyén théng,
trén thuc t&, khong dé mai mét, ngay ca
khi né x&u, va cling khéng dé& phé bién,
khong dé “TCH”, ngay ca khi né tét.
Diéu nay thuc ra khong méi, béi né da
duge khang dinh va kiém ching qua
nhiéu thoi dai. Chdng phai ngiu nhién
ma Kippling ldu nay van néi tiéng véi
cau tho bat hu “Déng van 14 Déng con
Tay van 1a Tay” (Xem: 14). Nhung trong
con 16c qua manh cta qua trinh TCH
do1 khi nguoi ta khéng du viing tin vao
su bén viing ctia van hoa. Logic nay cua
vian héa chinh 1a cai c¢6 dé Samuel
Huntington thdi phéng vai tro ctia ban
séc, cia tén gidao trong cac xung dot
chinh tri hién dai (Xem: 11).

- Vin ho4 xua nay van dén véi moi
dan toc bang con duong giao luu, tiép
bién va diéu d6 chu yéu lam cho thé giéi
té6t hon. Hau hét cac nha vin héa 16n
déu néi nhu vay. Ban linh vén hoa claa
mdi dan tdc ciing nhu ctia mdi cong dong
thudng c6 san nhiing “bd loc” ngin can
hodc lam cho cac gia tri khéng phu hgp
sé dan tan theo thoi gian. Nhiing mau
thuan, d6i dau, ky thi, néu cé, trén thuc
t& vAn nam ngoai van hoa. Trong lich st
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va ca ngay nay cling thé, néu vin hoa cé
mat trong cac &m muu, thi d6 la do
ngudi ta thudong phai mugn van hoa dé
che day cho nhiing toan tinh thuc chat
la vé phuong dién khac, chinh tri, kinh
t& chdng han. Vin hoa, ké ca van hoa
lam nguoi hay vén hoéa tiéu dung, ban
than n6, khong phai 14 diéu ac. Thanh
thii, d61 xU v6i van hoa ngoai sinh,
ngoai lai 1a ca mot nghé thuat. Cac bién
phap hanh chinh, cudéng btic lau nay
khong to ra 1a bién phap t6t. ay 1a chua
ké, @61 khi chung con trd thanh “manh
d4t thuan cho su ndi loan cua van hod”,
nhat 14 nhiing thd vian hoa lam ha cap
tu tudng, lam tho tuc hoa cai thiéng
liéng, 1am vo6 van hoa 16p nguoi dang ra
phai c6 van héa (Xem: 22). Nhung TCH
chic chén khong phai 1a diém két thuc
cho sy khac biét vé vin héa.

Theo chung toi, trong TCH, cb
nhiing thi van hoa sé mai mot réi bién
mat theo thội gian, ¢6 nhiing tha vin
ho4 bi pha tap hodc d8i thay rdi dinh
hinh duội một dang khac, dộng thoi
ciing ¢6 nhiing thd vian hbéa sé ngay
cang “hgp thoi” roi phé bién trén khip
thé gidi - cai duge goi khong that chinh
xac 1a “toan cau hoa van héa”. Nhung
van hoa theo nghia can ban hon, tic 1a
van hoa cua cac dan toc, hay gia tri,
phong cach, 161 tu duy... dinh huéng
nhan sinh quan cua céac cong déng, luén
di theo logic bén trong cua né la doi hoi
phai khac biét nén khé c6 thé chay theo
logic cua TCH. No6i cach khac, trong
pham vi nay, khéng c6 cai goi la “TCH
van hoéa”. “Su cung toén tai cia cac nén
van hoa 1a diéu kién co ban cho su phat
trién cua chung” (Luu Huéng DPéng,
2001) (Xem:3). Va lai, xua nay, giao luu
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kinh t& khong bao giÂ doi hội phai dua
trộn su dộng nhat vé van hoa. Ngudgc
lai, chinh sy khéc biét vé vin hoéa lai 1a
chét xdc tac thuc ddy su giao luu, trao

/\‘7’ A 7
d61, buén ban...

kich thich loai ngudi

xich lai gin nhau.

(con nta)
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	LTS: Nếu trước đây, toàn cầu hóa (TCH) hiện ra trong nhận thức chủ yếu là một hiện tượng đa diện, phức tạp, không dễ nắm bắt, thì ngày nay TCH dường như đã lộ diện một cách rõ hơn, dễ nhận biết hơn với những ảnh hưởng, ý nghĩa (thuận và nghịch) ít nhiều có thể đo đếm được. Bảng chỉ số TCH 2007 là một cố gắng lượng hóa trình độ TCH của các quốc gia theo hướng đó. Thực tế ngày càng chỉ ra rằng, TCH, dù nhìn từ góc độ nào cũng không phải là sản phẩm nảy sinh từ ý muốn chủ quan của các cường quốc hay của một thế lực nào khác (dù thiện ý hay không thiện ý), mà trước hết, nó là kết quả khách quan của sự phát triển kinh tế thế giới cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI. Bởi vậy, về cơ bản, TCH là một hiện tượng đi theo logic của tiến bộ xã hội. Nhưng cũng giống như mọi nấc thang tiến bộ khác, không có bước tiến bộ nào thuần tuý bằng phẳng, giản đơn. Để tiến bộ, đôi khi sự phát triển lại phải đi theo những lối quanh co, thậm chí, những bước thụt lùi với những cái giá phải trả có thể sẽ rất đắt nếu như các chính phủ thiếu tầm nhìn xa và không kịp thời đưa ra được những quyết sách thông minh. Với nội dung chính như vậy, bài viết bàn tới 6 vấn đề: 1/ Thời điểm xuất hiện TCH, 2/ Bộ mặt của TCH, 3/ TCH và tình trạng đói nghèo, 4/ Vấn đề TCH văn hoá, 5/ TCH ở châu ¸, 6/ Chỉ số toàn cầu hoá.
	Trong bảng xếp hạng chỉ số TCH 2007, Việt Nam xếp thứ 48/72 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vị trí 48/72 là một khích lệ lớn đối với mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Vấn đề là ở chỗ, ở những bước đầu tiên vào hội nhập toàn cầu, Việt Nam hầu như chưa có những trải nghiệm hội nhập kinh tế quốc tế. Còn ngày nay, hành trang để đi những bước tiếp theo, phải nói rằng, đã có ít nhiều.

	I. Vấn đề thời điểm xuất hiện toàn cầu hóa
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	3. Con số FDI trước hết thể hiện khối lượng và giá trị của các liên kết kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, thông qua khối lượng và giá trị, con số đó cũng gián tiếp bộc lộ quy mô và trình độ của các liên kết. Với tỷ lệ 23/1500, nếu không tính tới sự mất giá của đồng đô la Mỹ thì sau hơn 30 năm, giá trị các liên kết kinh tế toàn cầu đã tăng hơn 65 lần. ẩn giấu bên trong và đằng sau các liên kết kinh tế đó, là các liên kết khác (bao gồm cả sự liên minh, hợp tác, thoả hiệp, cạnh tranh, đối đầu, mâu thuẫn...) về xã hội và chính trị... Trong TCH, mọi liên kết này đều gia tăng theo nhiều chiều hướng khác nhau. Nghĩa là, TCH ở hai thập niên gần đây là một thứ TCH rất khác; nếu chưa phải là khác về chất, thì cũng không biết có còn là khác về lượng hay không. Rõ ràng, phải đến hai thập niên gần đây, các liên kết toàn cầu mới đạt tới quy mô, khối lượng và trình độ như ta hình dung ngày nay. Dưới tác động của TCH, thế giới “co lại”, “nhỏ dần” và trở nên “phẳng”, nếu chấp nhận cách diễn đạt “rất Tây” của Thomas L. Friedman.
	Khó có thể phủ nhận, lịch sử TCH trước hết thuộc về lịch sử của xã hội hiện đại.

	II. Bộ mặt của toàn cầu hóa
	1. Vài năm gần đây, những nhận xét về TCH mà ta thường bắt gặp hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, phần lớn là những nhận xét trái chiều: Mặt trái của TCH đang lấn át những tác động tích cực của các quá trình liên kết xuyên quốc gia. Chương trình nghị sự thương mại khởi xướng từ vòng đàm phán Doha 2001 vẫn bế tắc. Các dòng vốn đang ngầm di chuyển theo bàn tay chỉ huy của chủ nghĩa bảo hộ biến tướng cả ở phạm vi quốc tế và quốc gia. Tự do hóa khu vực dịch vụ của EU gặp quá nhiều trở ngại - tham vọng nhất thể hóa châu Âu vẫn còn khá xa vời. Tiến trình thương mại tự do châu Mỹ vẫn giẫm chân trong trì trệ. Nam Mỹ hưởng ứng Diễn đàn xã hội toàn cầu (WSF) tích cực hơn là tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Các nền văn hóa truyền thống ngày càng mai một trước TCH; khắp nơi, văn hóa bản địa bị xâm hại. Làn sóng di trú gia tăng từ khắp các châu lục. Chính trị thế giới quá phụ thuộc vào Mỹ; lợi ích của Mỹ chi phối bàn cờ chính trị thế giới. Tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng, mất an toàn và tha hóa… đang có dấu hiệu ngày càng trầm trọng thêm (Xem thêm: 16). 
	Phải thừa nhận rằng, tất cả những nhận xét đó đều hết sức nghiêm túc và có trách nhiệm. Trong một số trường hợp, trách nhiệm với TCH còn được thể hiện dưới dạng những tiếng kêu cứu của một số tổ chức phi chính phủ, một số chính khách… xuất phát từ lập trường của những người hưởng ứng Diễn đàn xã hội thế giới (WSF) (Xem: 23, 28), nhằm ủng hộ người nghèo, nước nghèo, ủng hộ việc cứu giữ các bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, sự thật phản ánh trong các nhận xét nêu trên mới chỉ là một bộ mặt, có thể gọi là mặt trái, mặt tiêu cực, mặt “chưa như mong muốn” hay “mặt khó tránh” của TCH. Vì thế, cũng hoàn toàn nghiêm túc và trách nhiệm khi nhiều người vẫn nói ngược lại rằng, điều quan trọng hơn là phải nhìn TCH từ phương diện khác, có thể là phương diện chủ đạo, được quy định bởi lý do tồn tại của chính hiện tượng phức tạp này (TCH), đặc biệt, khi lưu ý đến tác động của TCH ở khu vực Đông Nam á, Đông á, hay Tây Âu. Và, nếu nhìn bằng quan điểm như thế, TCH sẽ hiện ra với một bộ mặt khác, như một đối tượng cần và đáng chinh phục. Trên thực tế, không ít chính phủ và các tổ chức xã hội, các nhà hoạch định chiến lược và kế sách phát triển xã hội… (không chỉ ở Việt Nam) đã và đang nhìn TCH như vậy. 
	2. Đến nay, nếu tính từ cuối thập niên 80 (thế kỷ XX), thời gian mà TCH tác động một cách dồn dập đến đời sống nhân loại mới chỉ khoảng 20 năm. 20 năm, nhưng những gì mà TCH đem lại thì đã đủ xác nhận rằng, trên thực tế, TCH có ý nghĩa không hề kém những cuộc cách mạng xã hội thực sự, thậm chí, về phương diện phạm vi ảnh hưởng, TCH còn tác động đến một không gian rộng lớn hơn bất kỳ một cuộc cách mạng nào khác trong lịch sử. Về điều này, Amartya Sen, GS. Đại học Cambridge, Mỹ, người đoạt giải Nobel kinh tế 1998 cũng có ý kiến tương tự (Xem: 21). 
	TCH đã tạo ra một bộ mặt mới của thế giới, dĩ nhiên, cùng với và dựa vào những tiến bộ khác, mà trước hết là tiến bộ khoa học - công nghệ, tiến bộ kinh tế (nhưng tuyệt nhiên không có nghĩa “toàn cầu hoá chẳng qua chỉ là những tiến bộ kinh tế và khoa học công nghệ được nhìn từ góc độ khác”). Sức mạnh của TCH là sức mạnh có thật được tạo ra từ những liên kết, hợp tác, cạnh tranh, và cả đối đầu nữa. Trong vòng 10 năm qua, giá trị thương mại thế giới đã tăng gần gấp đôi, vượt quá con số 10.000 tỷ USD năm 2005 với tốc độ tăng trưởng thực tế ở năm cao nhất (2004) là 9%.  FDI toàn cầu năm 2000 là 1.400 tỷ USD, và năm 2007 là 1.538 tỷ USD. Tỷ trọng xuất khẩu trong GDP toàn cầu và trong GDP của hầu hết các nước và các khu vực đều tăng lạc quan hơn nhiều so với các dự báo trước đó - Đông á: tăng trên 50%; Cận Sahara và châu Phi tăng trên 30%; Mỹ Latin và Caribe tăng trên 20%; Nam á tăng gần 20%. ở châu á, TCH đã góp phần làm giảm đáng kể tình trạng đói nghèo (đặc biệt ở Việt Nam, tỷ lệ nghèo đã giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 24,1% năm 2004 và 14,8% năm 2007), tầng lớp trung lưu tăng nhanh ở ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia (()... Riêng với Việt Nam, sau khi gia nhập WTO, trong năm 2007, nền kinh tế tăng trưởng 8,5%, cao nhất trong 10 năm qua; đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) lên tới 20,3 tỷ USD, bằng tổng mức thu hút FDI trong suốt 5 năm 2000-2005; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 50 tỷ USD tăng 21,5% so với năm 2006 (Xem: 12). 
	Những số liệu ấn tượng vừa nêu là những chỉ báo trực tiếp thể hiện bộ mặt của toàn cầu hoá. Nhưng, vấn đề không nằm ở chỗ nền kinh tế thế giới tăng tỷ trọng thương mại hay tăng giá trị thương mại, càng không phải là việc châu á bớt đói nghèo hay Việt Nam tăng tưởng cao hơn, mà quan trọng hơn, thế giới đã trở nên liên kết hơn, gắn bó với nhau hơn không chỉ về kinh tế mà còn cả về phương diện xã hội (Các chuyên gia WB cho rằng, gắn kết xã hội là một nhân tố thiết yếu góp phần làm cho Đông á đang phục hưng, cũng giống như châu Âu đã Phục hưng hồi 6 thế kỷ trước (Xem: 8, tr.3).
	3. Sự phụ thuộc lẫn nhau là kết quả đặc biệt rõ của TCH. Thương mại quốc tế chi phối mức sống của cả nước giàu lẫn nước nghèo. Mặc dù sự phụ thuộc lẫn nhau mang tính bất đối xứng (asymmetry): nước nghèo bị lệ thuộc nhiều hơn vào nước giàu, các nước đang phát triển bị lệ thuộc nhiều hơn vào các nước công nghiệp. Nghĩa là sự thua thiệt rơi vào các nước kém phát triển. Tuy vậy, các nước giàu muốn giàu thêm cũng buộc phải làm cho các nước nghèo tăng tưởng tương đối hoặc không bị “giậm chân tại chỗ”. Các chuyên gia UNDP nhận xét: “Đằng sau môn kinh tế học phức tạp, TCH đã tạo ra một kết quả cực kỳ giản đơn: sự thịnh vượng của bất kỳ một nước nào trong hệ thống thương mại toàn cầu ngày càng lệ thuộc vào sự thịnh vượng của các nước khác” (26. tr. 114-115). Hiện tượng tăng trưởng thô bạo (ruthless growth): nước giàu sẽ giàu thêm trong khi các nước nghèo ngày một kiệt quệ, có thể, đã không thể tồn tại như trước được nữa. Không phải vì lòng tốt của những nước giàu. Mà vì logic tất yếu của sự tăng trưởng toàn cầu buộc các nước giàu phải quan tâm tới thị trường và nguồn lực bên ngoài biên giới của mình. Dĩ nhiên, khoảng cách giàu nghèo vẫn đang gia tăng một cách đáng ngại, nhưng các nước nghèo cũng không thể tiếp tục cứ nghèo như trước. Mà là nghèo tương đối trong tương quan với nước giàu ở một khoảng cách giàu nghèo ngày một dãn rộng. 
	4. Trong khoảng cách giàu nghèo vẫn đang gia tăng này, có một vài quốc gia đi sau đang bứt phá và vượt lên. Việt Nam là một trường hợp được cộng đồng thế giới đánh giá như thế. Tuy trở thành một nước công nghiệp không phải là một lộ trình bằng phẳng và giản đơn. Bài học của Thailand và Philipines - sau vài thập niên phát triển năng động nhưng vẫn chưa phải là một Hàn Quốc ở Đông Nam á là một ví dụ. Nhưng với Việt Nam, cho tới nay, TCH rõ ràng đã được sử dụng ở nhiều lợi thế tích cực của nó. Những cơ hội phát triển, theo một số đánh giá từ bên ngoài, đã được nắm bắt và tận dụng khá hiệu quả. “Ra tới đường băng và chờ cất cánh” là hình tượng được dành để nói về Việt Nam. Điều này đặc biệt đáng chú ý nếu không quên rằng, ở Việt Nam, mặt trái của TCH cũng là một chủ đề được thảo luận và cảnh báo thường xuyên trên báo chí và cũng như trong các chương trình nghị sự.  
	III. Toàn cầu hóa và tình trạng đói nghèo
	1. Mặc dù TCH đang ngày càng được nhìn nhận ở ý nghĩa tích cực của nó, nhưng cái làm người ta khó hiểu lại là, tại sao những điều mà TCH đã làm tốt cho thế giới chẳng những không làm nguội đi mà ngược lại còn làm nóng thêm làn sóng phản đối trên khắp thế giới. Diễn đàn xã hội toàn cầu (WSF) là nơi hàng năm, các nhà hoạt động chính trị - xã hội, các tổ chức NGOs, các nhân vật đại diện cho những cộng đồng dễ gặp rủi ro, yếm thế... trực tiếp bày tỏ sự đối đầu với diễn đàn Davos, tức là đối đầu với TCH. Điều thú vị là, tham gia diễn đàn WSF còn có cả đại diện của những người đang ủng hộ Davos. Hai hiện tượng mà người ta kết tội cho TCH đã làm hỏng thế giới là làm sâu thêm hố ngăn cách giàu nghèo và xóa nhòa các bản sắc văn hóa riêng.
	2. Về hiện tượng thứ nhất, dường như cả thế giới đều nhất trí: đúng là TCH đã và còn đang tiếp tục làm cho các quốc gia và toàn thế giới chia thành hai nửa riêng biệt, một bên là thế giới của người giàu và một bên là thế giới của người nghèo. Tại Mỹ, năm 2006, theo thống kê của Cơ quan dịch vụ thu nhập nội địa, chỉ riêng thu nhập của 1% người giàu nhất đã chiếm tới 21,2% tổng thu nhập của toàn nước Mỹ, tăng cao so với mức 19% năm 2004. Ngược lại, thu nhập của 50% người nghèo nhất nước Mỹ lại chỉ chiếm 12,8% so với 13,4% năm 2004. Mức chênh lệch này ở Mỹ là cao nhất trong 25 năm qua (Xem: 18). 
	4. Điều tệ hại là ở chỗ, người nghèo “bị chìm trong văn hóa của sự nghèo khó” (thuật ngữ của Michael Harrington phản ánh thực chất của một xã hội phân hoá thành giàu sang và nghèo khó (Xem: 10. tr. 11) và trong một quốc gia, dù người nghèo và người giàu “cùng nói một thứ tiếng nhưng lại hoàn toàn không hiểu được nhau” (Thomas L. Friedman) (6. tr. 514). Để thanh toán nghèo khó, về đại thể, thế giới không phải không tìm ra các phương thức khả thi. Nhưng điều nan giải nằm ở thái độ của người có khả năng giải quyết vấn đề: nước giàu, người giàu không thực sự muốn xoá bỏ nghèo đói, họ coi cách biệt giàu nghèo là “ý Chúa”, thậm chí, phân hóa giàu nghèo còn được xem là một cách thức để phát triển. Nhiều diễn đàn, hội nghị ở tầm thế giới, trong đó cả những hội nghị thượng đỉnh G7 hay G8 thảo luận về giải quyết vấn nạn đói nghèo. Những quyết sách được đưa ra, tuy cũng rất có ý nghĩa (chẳng hạn 7/2005, Hội nghị thượng đỉnh G8 họp tại Scotland đã xoá khoản nợ 40 tỷ USD và cho vay tiếp 50 tỷ USD cho khu vực châu Phi) tuy nhiên, những quyết định như vậy, nhiều lắm cũng mới chỉ là giải pháp tình thế cho những phạm vi cục bộ. Nhân loại chắc chắn còn phải chung sống dài lâu với hố ngăn cách giàu nghèo. 


	IV. Toàn cầu hóa văn hóa
	Về hiện tượng thứ hai, câu hỏi dội lên là có toàn cầu hoá văn hóa hay không? ở đây, cộng đồng thế giới cũng như các nhà nghiên cứu không có tiếng nói chung.
	1. Những người lên án TCH văn hóa tin là TCH về kinh tế tất yếu sẽ kéo theo TCH văn hóa và cho rằng, trong thực tế, quá trình TCH đang gặm nhấm nốt địa hạt cuối cùng của nó là văn hóa. Khắp nơi, từ Đông á đến Tây Âu, từ Mỹ Latin đến Trung Đông, từ vùng văn hoá Kitô giáo đến vùng văn hoá Phật giáo, Hồi giáo… đâu đâu người ta cũng thấy văn hóa kiểu Mỹ (không nhất thiết phải có nguồn gốc Mỹ) tràn ngập và lấn chiếm thị phần: Đồ ăn nhanh McDonald’s, hệ điều hành Windows, phim Mỹ, quần bò Levis, nhạc Rock, Rap…, thậm chí, cả dân chủ theo tiêu chuẩn Mỹ, chính khách theo phong cách Mỹ… Tất cả, dường như đang bị cuốn theo hệ thống những những giá trị kiểu Mỹ. “Ngày nay TCH thường có cái tai của chuột Mickey”, Friedman đã hài hước nói như vậy. Nguy hiểm hơn, lối tiêu dùng văn hóa này được xem như thời thượng, đối lập với những giá trị của châu Âu bị “chụp mũ” là “già cỗi” (secular), và cả với những giá trị châu á bị coi là “bí hiểm” (mystical). Nỗi lo toàn cầu hoá sẽ giết chết những bản sắc văn hóa đã được tạo dựng hàng ngàn năm ở các xã hội truyền thống là nỗi lo thường trực hằng ngày. 
	Người ta lo ngại “sự tận cùng của lịch sử” (Francis Fukuyama (Xem: 4) đã bắt đầu bằng việc xóa nhòa hoặc thương mại hóa bản sắc độc đáo của từng dân tộc, thô tục hoá và làm khủng hoảng các tiêu chí văn hoá kinh điển đầy tinh thần nhân đạo của châu Âu, làm cùn mòn và mai một các truyền thống mang nặng giá trị trách nhiệm xã hội của châu á, làm thô thiển và méo mó các quan niệm đầy ý nghĩa tâm linh của vùng Trung cận Đông. Nói cách khác, trong con mắt của cái nhìn truyền thống, “sự lựa chọn thiển cận” (Xem 9, 5, 13) của thời TCH đã đẻ ra những thứ “văn hóa fastfood”, “văn hóa nồi hầm nhừ” (fast-food culture, stewing-pot culture).
	2. Tuy nhiên sau vài chục năm chứng kiến giao lưu, tiếp biến của các loại văn hoá, dần dần đã xuất hiện ngày càng đông những người không quá lo ngại về sự mai một của văn hoá truyền thống. “Chung sống hoà bình” giữa các văn hoá là có thực. Và người ta nhận ra, logíc của cái mất đi và cái sẽ còn lại, dường như cũng không đến nỗi quá nghiệt ngã. Có mấy nguyên nhân:
	- Trên thực tế, những loại văn hoá đang tràn lan phổ biến do TCH, phần lớn, mới chỉ là văn hoá tiêu dùng; nghĩa là chỉ là một phần rất nhỏ, rất không bản chất của văn hoá nói chung. ở tầng sâu của đời sống con người, văn hoá với tính cách là tổng hòa các giá trị sống, luôn tỏ ra là định hình hơn, bền vững hơn, so với những thứ văn hoá tiêu dùng có thể du nhập và cập nhật được trong thời toàn cầu hoá. Ngày nay thanh niên châu á có thể mê nhạc Rock, thích phim Mỹ, ưa đồ ăn McDonald’s, giao tiếp thường xuyên qua mạng với bạn bè trên khắp thế giới, tuy nhiên, trong sâu thẳm, họ vẫn khó lẫn với thanh niên châu Âu. Bảng giá trị của họ về đại thể, vẫn không thoát ra khỏi bảng giá trị mang nặng dấu ấn cộng đồng. Thậm chí điều này còn được thừa nhận ngay cả ở những cộng đồng người Mỹ gốc á: quốc tịch Mỹ, văn hóa Mỹ, lối sống Mỹ, nhưng tâm lý, lối tư duy, xu hướng lựa chọn giá trị sống… vẫn thể hiện khá rõ cội nguồn bản địa xưa. Ngày nay, đồ ăn Trung Quốc dường như đã có mặt ở khắp các nước phương Tây, nhưng văn hoá Khổng giáo vẫn khá xa lạ với người Âu Mỹ. Cũng tương tự như vậy, văn hoá doanh nghiệp Âu Mỹ hiện đã khá phổ biến ở châu á, nhưng cũng rất khó làm thay đổi thái độ làm ngơ trước tham nhũng ở châu á, hay cũng không vô hiệu hóa nổi quan hệ kiểu tư bản thân thiện (crony capitalism) xuất hiện phổ biến hơn ở khu vực châu á và Trung Đông.
	- Những di sản thuộc bản sắc văn hoá các dân tộc, nét độc đáo, dị biệt của các cộng đồng có bề dày truyền thống, trên thực tế, không dễ mai một, ngay cả khi nó xấu, và cũng không dễ phổ biến, không dễ “TCH”, ngay cả khi nó tốt. Điều này thực ra không mới, bởi nó đã được khẳng định và kiểm chứng qua nhiều thời đại. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Kippling lâu nay vẫn nổi tiếng với câu thơ bất hủ “Đông vẫn là Đông còn Tây vẫn là Tây” (Xem: 14). Nhưng trong cơn lốc quá mạnh của quá trình TCH đôi khi người ta không đủ vững tin vào sự bền vững của văn hoá. Logic này của văn hóa chính là cái cớ để Samuel Huntington thổi phồng vai trò của bản sắc, của tôn giáo trong các xung đột chính trị hiện đại (Xem: 11).
	- Văn hoá xưa nay vẫn đến với mọi dân tộc bằng con đường giao lưu, tiếp biến và điều đó chủ yếu làm cho thế giới tốt hơn. Hầu hết các nhà văn hóa lớn đều nói như vậy. Bản lĩnh văn hoá của mỗi dân tộc cũng như của mỗi cộng đồng thường có sẵn những “bộ lọc” ngăn cản hoặc làm cho các giá trị không phù hợp sẽ dần tan theo thời gian. Những mâu thuẫn, đối đầu, kỳ thị, nếu có, trên thực tế vẫn nằm ngoài văn hoá. Trong lịch sử và cả ngày nay cũng thế, nếu văn hoá có mặt trong các âm mưu, thì đó là do người ta thường phải mượn văn hoá để che đậy cho những toan tính thực chất là về phương diện khác, chính trị, kinh tế chẳng hạn. Văn hoá, kể cả văn hoá làm người hay văn hóa tiêu dùng, bản thân nó, không phải là điều ác. Thành thử, đối xử với văn hoá ngoại sinh, ngoại lai là cả một nghệ thuật. Các biện pháp hành chính, cưỡng bức lâu nay không tỏ ra là biện pháp tốt. ấy là chưa kể, đôi khi chúng còn trở thành “mảnh đất thuận cho sự nổi loạn của văn hoá”, nhất là những thứ văn hoá làm hạ cấp tư tưởng, làm thô tục hoá cái thiêng liêng, làm vô văn hoá lớp người đáng ra phải có văn hóa (Xem: 22). Nhưng TCH chắc chắn không phải là điểm kết thúc cho sự khác biệt về văn hóa. 
	Theo chúng tôi, trong TCH, có những thứ văn hoá sẽ mai một rồi biến mất theo thời gian, có những thứ văn hoá bị pha tạp hoặc đổi thay rồi định hình dưới một dạng khác, đồng thời cũng có những thứ văn hóa sẽ ngày càng “hợp thời” rồi phổ biến trên khắp thế giới - cái được gọi không thật chính xác là “toàn cầu hoá văn hóa”. Nhưng văn hoá theo nghĩa căn bản hơn, tức là văn hoá của các dân tộc, hay giá trị, phong cách, lối tư duy... định hướng nhân sinh quan của các cộng đồng, luôn đi theo logic bên trong của nó là đòi hỏi phải khác biệt nên khó có thể chạy theo logic của TCH. Nói cách khác, trong phạm vi này, không có cái gọi là “TCH văn hóa”. “Sự cùng tồn tại của các nền văn hoá là điều kiện cơ bản cho sự phát triển của chúng” (Lưu Hướng Đông, 2001) (Xem:3). Vả lại, xưa nay, giao lưu kinh tế không bao giờ đòi hỏi phải dựa trên sự đồng nhất về văn hoá. Ngược lại, chính sự khác biệt về văn hóa lại là chất xúc tác thúc đẩy sự giao lưu, trao đổi, buôn bán…  kích thích loài người xích lại gần nhau.





